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triển của khoa học trong đánh giá tác động của yếu tố 
nguy cơ tới sức khỏe cộng đồng.  

Kết quả lượng giá nguy cơ mô tả được bản chất mối 
liên hệ nhân quả giữa yếu tố nguy cơ, quá trình phơi 
nhiễm và phân bố của hiện tượng sức khỏe trong cộng 
đồng. 

Nguy cơ sức khỏe được mô tả bằng mô phỏng 
Monte Carlo với 10000 giá trị ngẫu nhiên của giá trị 
nguy cơ (phụ thuộc vào sự phân bố của liều nhiễm và 
tần suất phơi nhiễm trong thực tế) đã mô tả được hầu 
hết những nguy cơ sức khỏe và xác suất có thể xảy ra 
các nguy cơ đó. 

Phương pháp QMRA áp dụng cho lượng giá nguy 
cơ vi sinh vật liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm 
có thể đưa ra kết quả tương đối nhanh chóng, giúp việc 
xác định các giải pháp can thiệp kịp thời nhằm hạn chế 
những tác động của nguy cơ sức khỏe tới cộng đồng. 

Một số cấu phần của QMRA có thể được ứng dụng 
từ các nghiên cứu trước đó như lượng giá liều – đáp 
ứng, lượng giá phơi nhiễm giúp giảm chi phí và thời 
gian nghiên cứu. 

QMRA là một cấu phần không thể tách rời của 
phân tích nguy cơ gồm lượng giá nguy cơ, quản lý nguy 
cơ và truyền thông nguy cơ. Vì vậy, các thông tin thu 
được từ lượng giá nguy cơ sẽ giúp nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ, 
mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu những tác động có hại 
của nguy cơ vi sinh vật tới sức khỏe cộng đồng. 

4.2. Hạn chế 
Lượng giá định lượng nguy cơ vi sinh vật (QMRA) 

được xây dựng bằng mô phỏng toán học. Các biến 
trong mô hình dù được mô phỏng bằng các hàm phân 
bố xác suất nhưng vẫn mang tính xấp xỉ, không chắc 
chắn và có sự sai lệch nhất định so với phân bố trong 
thực tế. 

Nghiên cứu đã sử dụng một số hệ số đã được 
chuẩn hóa như hệ số α, β, tỷ lệ nhiễm chéo của vi sinh 
vật từ thức ăn sống sang thức ăn chín qua quá trình 
chế biến – Các hệ số này hoặc rút ra từ những y văn 
kinh điển hoặc được rút ra từ những thiết kế nghiên cứu 
trên các cộng đồng khác nên sẽ có những sai lệch 
nhất định khi áp dụng cho việc tính toán nguy cơ trên 
cộng đồng dân cư tại địa bàn nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm Salmonella từ thịt lợn 
sống sang thức ăn chín mới chỉ đánh giá ở góc độ 
nhiễm chéo trong quá trình chế biến, chưa tính đến tỷ 

lệ Salmonella lây nhiễm do các yếu tố khác như cách 
chế biến, điều kiện bảo quản nên kết quả chưa đại 
diện hết cho nguy cơ nhiễm Salmonella trong thực tế. 

Mẫu thịt lợn trong nghiên cứu được lấy tại một 
thời điểm, thông tin phơi nhiễm được thu thập qua 
một nghiên cứu cắt ngang nên chưa đại diện hết 
được những thời điểm khác trong năm. Lượng giá 
liều phơi nhiễm được tính bằng giá trị trung bình, 
chưa tính đến các yếu tố tuổi, giới, tình trạng sinh lý 
của đối tượng phơi nhiễm cũng gây sai lệch kết quả 
lượng giá nguy cơ. 
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NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ PRO-B TYPE NATRIURETIC PEPTIDE (PRO-BNP)  
TRONG SUY TIM Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 
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Bệnh viện Nhi Trung Ương 

Tóm tắt 
Mục tiêu: Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ Pro-B 

type Natriuretic Peptide (Pro-BNP) ở trẻ em bị suy tim 
tại Bệnh viện Nhi trung ương.  

Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 
Hồi cứu và tiến cứu trên 26 trẻ được chẩn đoán suy tim 

tại BV Nhi Trung ương từ tháng 6/2011 - 6/2012 bằng 
lâm sàng. Các bệnh nhân này được chụp XQ phổi, 
siêu âm tim và tiến hành định lượng nồng độ Pro-BNP 
trong huyết tương ngay sau khi trẻ vào viện.  
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Kết quả: 26/26 trẻ (chiếm tỷ lệ 100%) có giá trị 
trung bình nồng độ Pro-BNP tăng cao 775,31 ± 210,12 
pg/ml và nồng độ Pro-BNP có sự khác biệt giữa nhóm 
không tăng và có tăng áp động mạch phổi (p<0,05).  

Kết luận: Định lượng nồng độ Pro-BNP trong huyết 
tương là phương pháp có giá trị trong chẩn đoán suy 
tim ở trẻ em.  

Từ khóa: Suy tim, Pro-BNP, trẻ em. 
Summary 
Research on Pro-B type Natriuretic Peptide (Pro-

BNP) concentration of children with acute heart failure 
in National Hospital of Pediatrics. 

Objectives: Research on Pro-B type Natriuretic 
Peptide (Pro-BNP) concentration of children with acute 
heart failure in National Hospital of Pediatrics. 
Methods: 26 childrens with heart failure in National 
Hospital of Pediatrics from 6/2011 to 6/2012 were 
recruited for this study. Diagnosis of heart failure was 
based on clinical evaluation and echocardiographic 
procedure. Plasma Pro-BNP level evaluated these 
cases rightly after admission. Results: 26/26 cases 
(100%) Pro-BNP concentration level > 200pg/ml and 
Pro-BNP concentration level differences from 
Pulmonary hypertention artery group with normal 
Pulmonary artery blood pressure group (p<0,05). 
Conclusions: Plasma Pro-BNP level is a useful 
biomarker for diagnosis heart failure in children. 

Keywords: Heart failure, Pro-BNP, children. 
Đặt vấn đề 
Suy tim là tình trạng tim không đủ khả năng cung 

cấp máu để đáp ứng nhu cầu chuyển hóa bình thường 
của các mô trong cơ thể. ở trẻ em có nhiều nguyên 
nhân gây suy tim và phần lớn là do biến chứng của các 
bệnh tim bẩm sinh và suy tim là một trong những 
nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em nếu không được 
phát hiện sớm và điều trị kịp thời [7]. 

Việc đánh giá suy tim chủ yếu dựa và lâm sàng và 
hiện nay siêu âm tim là phương pháp chẩn đoán rất có 
giá trị [1]. Trong những năm gần đây trên thế giới, định 
lượng nồng độ Pro-BNP là phương pháp được tiến 
hành khá rộng rãi để chẩn đoán và tiên lượng điều trị 
suy tim ở trẻ em[5],[6]. ở Việt Nam, phương pháp này 
đã được áp dụng khá phổ biến trong chẩn đoán và tiên 
lượng điều trị cho bệnh lý suy tim ở người lớn với kết 
quả cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu cao [2]. Tuy 
nhiên hiện nay phương pháp này lại chưa được áp 
dụng nhiều trong chấn đoán suy tim ở trẻ em. Vì thế 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: 
Nghiên cứu về sự biến đổi nồng độ của chỉ số Pro-B 
type Natriuretic Peptide (Pro-BNP) trong chẩn đoán 
suy tim ở trẻ em. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  
1. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu và tiến cứu 
2. Đối tượng nghiên cứu: 26 bệnh nhân được 

chẩn đoán là suy tim trên lâm sàng và điều trị tại Bệnh 
viện Nhi trung ương từ tháng 6/2011-6/2012. Tất cả 
các bệnh nhân này được hỏi bệnh sử và khám lâm 
sàng toàn diện, chụp XQ phổi và siêu âm tim. Trên lâm 
sàng chúng tôi đánh giá các chỉ số khó thở, gan to, 
phù, nhịp tim và chụp XQ phổi đánh giá tỷ lệ tim-ngực. 
Trên siêu âm tim, bệnh nhân được đánh giá chức năng 

co bóp cơ tim dựa vào chỉ số EF và % D và đo áp lực 
động mạch phổi. Các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng 
khi thăm khám được đối chiếu với các chỉ số bình 
thường của trẻ theo giới và tuổi để xác định là ở giới 
hạn bình thường hay bất thường. Ngoài ra các trẻ này 
cũng được xác định là không mắc bất kỳ bệnh nội khoa 
nào khác. Tiến hành định lượng nồng độ Pro-BNP 
trong huyết thanh cho tất cả các trường hợp này ngay 
sau khi trẻ mới nhập viện. Đơn vị đo lường sử dụng 
trong nghiên cứu là pg/ml. Với mức nồng độ Pro-BNP > 
100pg/ml được xác định là ngưỡng tăng so với giá trị 
bình thường. 

Kết quả 
1. Đặc điểm chung. 
- Giới tính:   
Bảng 1: Tỷ lệ giới tính 
Giới tính Số bệnh nhân (n=26) Tỷ lệ (%) 
Nam 11 42 
Nữ 15 58 

 - Lứa tuổi:  
Trung bình: 35 ± 12 tháng  
Nhỏ nhất: 2 tháng 
Lớn nhất: 6 tuổi 
Bảng 2: Tỷ lệ theo nhóm tuổi 

Tuổi Số bệnh nhân (n = 26) Tỷ lệ (%) 
0 -1 tuổi 8 31 

>1 tuổi - 5 tuổi 16 61 
>5 tuổi - 15 tuổi 2 8 
 
- Nguyên nhân gây bệnh. 
Bảng 3. Những bệnh lý gây suy tim 

Bệnh lý Số bệnh nhân (n = 26) Tỷ lệ (%) 
Viêm cơ tim 5 18 

Thông sàn nhĩ thất 4 15 
Bệnh cơ tim 4 15 

Thông liên thất 3 12 
Còn ống động mạch 3 12 

Chuyển gốc động mạch 2 8 

Hẹp eo động mạch chủ 2 8 
Một thất đơn độc 1 4 

Bất thường tĩnh mạch phổi 1 4 
Thất phải hai đường ra 1 4 
 
2. Các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. 
Bảng 4: Các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng 

Các dấu hiệu Số bệnh nhân (n=26) Tỷ lệ (%) 
Khó thở 26 100 

Nhịp tim nhanh 23 88 
Gan to 20 77 
Phù 16 62 

Đau ngực 2 8 
Bóng tim to trên XQ phổi 16 62 

Tăng áp ĐM phổi 
trên siêu âm tim 

12 46 

 
Bảng 5: Một số thông số trên siêu âm tim: 

Phân số tống máu thất trái (%D) 31 ± 5,27 
Phân số tống máu EF (%) 51,54 ± 11,56 
áp lực ĐM phổi (mmHg) 39,12 ± 10,41 
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3. Nồng độ Pro-BNP trong huyết tương. 
Bảng 6: Nồng độ Pro-BNP của nhóm nghiên cứu 

Nồng độ Pro-BNP (pg/ml) (n=26) 
Trung bình 775,31 ± 210,12 

Giá trị nhỏ nhất 265,52 
Giá trị lớn nhất 2545,18 

Nhận xét: Với ngưỡng >100pg/ml được xác định là 
cao thì nồng độ Pro-BNP trong nghiên cứu tăng cao rõ 
rệt. Tất cả bệnh nhân bị suy tim trong nghiên cứu đều 
có chỉ số Pro-BNP cao > 200pg/ml và giá trị trung bình 
chung là 775,31 ± 210,12 pg/ml. Điều này cho thấy độ 
nhậy cao của phương pháp định lượng này. 

Bảng 7: Nồng độ Pro-BNP giữa nhóm tăng và 
không tăng áp động mạch phổi 

Thông số Tăng áp ĐMP Không tăng áp ĐMP P 
Nồng độ Pro-
BNP (pg/ml) 

920,34 ± 
412,65 

640,23 ± 210,32 <0,05 

Nhận xét: Có sự khác biệt giữa 2 nhóm, chỉ số Pro-
BNP ở nhóm tăng áp phổi cao hơn so với nhóm không 
tăng áp ĐM phổi (p<0,05). Điều này cho thấy nồng độ 
Pro-BNP tăng cao lên khi có sự biến đổi về huyết động 
của tim. 

Bàn luận 
Với chỉ số nồng độ Pro-BNP được xác định là cao 

khi tăng >100pg/ml, trong nghiên cứu chúng tôi chỉ số 
này đều tăng cao > 200pg/ml, trong đó giá trị trung 
bình của chỉ số này ở trẻ bị suy tim là 775,31 ± 210,12 
với giá trị thấp nhất là 265,52 và cao nhất là 2545,18. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với 
nghiên cứu của Phạm Thắng và cộng sự trên bệnh 
nhân suy tim ở người lớn cho thấy độ nhạy cao của 
phương pháp định lượng này [2]. Vì thế trong một số 
trường hợp với những bệnh nhân chưa có chẩn đoán 
xác định là suy tim vì các triệu chứng chưa rõ ràng thì 
định lượng nồng độ Pro-BNP nên được tiến hành để có 
giá trị chẩn đoán sớm và chính xác hơn.  

Trên thực tế lâm sàng chúng tôi gặp một số trường 
hợp bệnh nhân bi viêm cơ tim vào viện với các triệu 
chứng ban đầu rất kín đáo nhưng diến biến nặng lên 
rất nhanh chóng và tỷ lệ tử vong cao nếu không chẩn 
đoán sớm và xử trí kịp thời. Trước những bệnh nhân 
này siêu âm tim đóng vai trò quyết định để chẩn đoán. 
Tuy nhiên một số trẻ khi mới vào viện thì định hướng 
chấn đoán ban đầu tương đối khó khăn và siêu âm tim 
nhiều khi không thể thực hiện ngay được. Khi đó định 
lượng Pro-BNP sớm trên những trường hợp này rất có 
giá trị để định hướng chẩn đoán và tiên lượng bệnh. 
Phương pháp này tiến hành tương đối dễ dàng, có kết 
quả sớm và trong 5 bệnh nhân viêm cơ tim trong 
nghiên cứu chúng tôi khi định lượng nồng độ Pro-BNP 
đều có kết quả tăng cao rõ rệt >500pg/ml.  

Với chỉ số áp lực động mạch phổi, đây là chỉ số này 
thể hiện biến đổi huyết động của tim, chúng tôi thấy có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nồng độ Pro-BNP 
giữa nhóm tăng áp động mạch phổi cao hơn nhóm 
không tăng áp động mạch phổi với p<0,05. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Law YM và cộng sự cho thấy chỉ số Pro-BNP tăng 

theo sự biến đổi huyết động của tim [3]. Điều này cũng 
thể hiện nồng độ Pro-BNP có ý nghĩa trong đánh giá 
mức độ và tiến triển của bệnh.  

Phương pháp định lượng nồng độ Pro-BNP có thể 
áp dụng tại các khoa phòng khám, phòng cấp cứu, đặc 
biệt là hồi sức cấp cứu để tiến hành sàng lọc và chẩn 
đoán bệnh nhân bị bệnh suy tim. Trong nghiên cứu 
chúng tôi số lượng bệnh nhân còn hạn chế nên chưa 
đánh giá được mối tương quan giữa nồng độ Pro-BNP 
với các mức độ suy tim và chức năng co bóp cơ tim. Vì 
thế cần tiếp tục nghiên cứu trên số lượng bệnh nhân 
lớn hơn để có sự đánh giá đầy đủ về độ nhạy và đặc 
hiệu của phương pháp này và ý nghĩa tiên lượng trên 
lâm sàng đối với các trường hợp suy tim. Bên cạnh đó 
cần tiến hành nghiên cứu giá trị chẩn đoán của phương 
pháp này đối với các bệnh tim mạch mà chưa có biểu 
hiện suy tim đặc biệt là tim bẩm sinh để góp phần chẩn 
đoán sớm các bệnh lý tim mạch ở trẻ em. 

Kết luận 
- Phương pháp định lượng nồng độ Pro-BNP trong 

huyết tương có giá trị trong chẩn đoán suy tim và có ý 
nghĩa góp phần đánh giá mức độ bệnh.  

- Đây là phương pháp này dễ tiến hành và có độ 
nhạy cao.  
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